                      Một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Một số bài toán về 

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn
A. Đặt vấn đề.
V

ào thế kỷ XVIII, hai nhà toán học Pháp là Đê-cac và Phecma đã phát minh ra phương pháp toạ độ.Theo phương pháp này người ta đã biểu diễn các đối tượng hình học và các mối tương quan giữa các đối tượng đó.Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các dạng phương trình nói chung và phương trình đường tròn nói riêng.Trong mặt phẳng khái niệm đường tròn khá trực quan và dễ hiểu, gần gũi đối với học sinh, luôn luôn có thể lấy hình ảnh trực quan để miêu tả khái niệm đường tròn, ví dụ như : nếu đổ một ít nước màu vào cốc thuỷ tinh hình trụ, đặt đứng cốc nước lên bàn thì mặt thoáng của nước trong cốc là một hình tròn, hình ảnh mặt trăng vào đêm trăng rằm là một hình tròn...Sau khi biết được định nghĩa và dạng phương trình đường tròn thì chúng ta dễ dàng viết được phương trình tiếp tuyến của đường tròn.Sau đây là một số phương pháp viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn và một số bài toán ứng dụng các phương pháp đó.
B. Nội dung.
  I. Định nghĩa và nhận dạng phương trình đường tròn

   1.Định nghĩa
          Trong mặt phẳng toạ độ cho đường tròn (C) có tâm I(a; b) và bán kính R 

     điểm M( x; y) ( (C).

          Phương trình có dạng: (x - a)2 + (y - b)2 = R2, (1) là phương trình đường tròn C).

   2. Nhận dạng phương trình đường tròn
  
   Phương trình x2 + y2 +2Ax + 2By + C = 0,   (2)    với điều kiện A2 + B2 > C là phương trình đường tròn có tâm I(-A; -B) và có bán kính R = 
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  II. Tiếp tuyến của đường tròn.

    1. Phương pháp

Bài toán:  Viết phương trình tiếp tuyến củađường tròn thoả mãn điều kiện cho 
                  trước. 
Phương pháp chung
      Khả năng 1: Biết tiếp điểm M(x0;y0):

Cách 1:    Tiếp tuyến là đường thẳng đi qua tiếp điểm và nhận vectơ 
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                             làm vectơ pháp tuyến.


Cách 2:     Sử dụng phương pháp phân đôi toạ độ, được phương trình tiếp tuyến:

                         xx0+ yy0​- a(x + x0)- b(y + y0) +c = 0 hoặc (x- a)(x0- a)+(y-b)(y0- b)=R2
       Khả năng 2: Không biết tiếp điểm.

Cách 1:     Sử dụng điều kiện cần và đủ để đường thẳng tiếp xúc với đường tròn                                          
là khoảng cách từ tâm đường tròn tới đường thẳng bằng bán kính  đường tròn.

Nghĩa là:  d((,(C) ) = 
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Cách 2:     Đi tìm tiếp điểm rồi sử dụng phương pháp phân đôi toạ độ để giải.

· Giả sử tiếp điểm là M(x0; y0), khi đó phương trình tiếp tuyến có dạng:
  xx0+yy0​- a(x+x0)- b(y + y0)+c= 0 hoÆc(x- a)(x0- a)+(y-b)(y0-b)=R2,(1)
· §iÓm M( (C)( x02-y02-2ax0- 2by​0+c = 0 hoÆc(x0-a)2+(y0-b)2= R2,(2)   
·  Sử dụng điều kiện của giả thiết lập phương trình theo x0, y0.           (3)
·  Giải hệ phương trình tạo bởi (2),(3) ta được toạ độ tiếp điểm M(x0;y0), từ đó thay vào (1) ta được phương trình tiếp tuyến cần tìm.    

         cách 3: Ta xét 2 trường hợp:
a. Tiếp tuyến vuông góc với Ox, có dạng: x=a 
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 R.

     Kiểm nghiệm lại tiếp tuyến thoả mãn điều kiện bài toán.
b. xét tiếp tuyến không vuông góc với Ox, có dạng: y = kx + m.
Muốn tìm được tiếp tuyến dạng trên ta cần lập hệ theo hai ẩn k, m.

· Phương trình thứ nhất được suy ra từ điều kiện tiếp xúc của (d) và C).

· Phương trình thứ 2 đựơc suy ra từ điều kiện cho thêm của bài toán.

2. Một số ví dụ.
  Ví dụ 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C): (x+1)2+(y-2)2= 5

                  biết rằng tiếp tuyến đó đi qua diểm M( 
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- 1; 1).
Giải
Đường tròn (C) có tâm I(-1;2) và bán kính R = 
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Đường thẳng 
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 đi qua M có phương trình:
                                A(x-
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+1)+B(y-1)=0 (A2+B2 ( 0)

Khoảng cách từ I tới đường thẳng 
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 là:    

                                       d(I; 
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 là tiếp tuyến của đường tròn, điều kiện cần và đủ là:
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TỪ ĐÓ B(2B+
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A) = 0, suy ra B = 0 hoặc 2B+
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A = 0

Nếu B = 0, ta có thể chọn A = 1 và được tiếp tuyến: x -
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 +1 = 0

Nếu 2B + 
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A = 0, ta có thể chọn A = 2, B = -
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 và được tiếp tuyến:
                             2x- 
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y + 2 - 
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 = 0.
         Ví dụ 2: Cho đường tròn(C): x2 + y2 – 2x + 4y -20 = 0 và điểm M(4; 2)
a. Chứng tỏ rằng điểm M nằm trên đường tròn.
b. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm M.

Giải
a. Thay toạ độ (4; 2) của M vào vế trái của phương trình đường tròn ta 
     được:                      42+ 22 – 2.4 + 4.2 – 20 = 0. 

     Vậy M nằm trên đường tròn (C).
b. Đường tròn (C) có tâm I(1; 2) và bán kính R = 
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Tiếp tuyến của đường tròn tại M là đường thẳng qua M và nhận 
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(-3; -4) 
 làm vectơ pháp tuyến nên phương trình tiếp tuyến là:

 

-3(x - 4) – 4(y - 2) = 0 hay 3x + 4y – 20 = 0.

VÝ dô 3: 
Cho đường tròn (C): x2+y2– 2x – 8y -8 = 0.Viết phương trình tiếp tuyến 

               của (C) biết:

a.Tiếp tuyến đi qua điểm M(4; 0)


b. Tiếp tuyến đi qua điểm A(-4; -6).

Giải
a. Ta thấy PM/(C)= 0 nên M(4; 0) ( C)



Vậy phương trình tiếp tuyến của (C) tại M là:



4.x + 0.y – (x+4)-4(y+0)- 8 = 0 ( 3x – 4y – 12 = 0.



b.Ta thấy PM/(c)> 0 nên A(-4; -6) ( (C) . 
Vậy tồn tại hai tiếp tuyến
Cách 1:       Giả sử tiếp điểm là M(x0; y0) khi đó phương trình tiếp tuyến có    dạng:




(d):  x.x0+y.y0-(x+x0)-4(y+y0)- 8 = 0                     (1)


Vì M ((C) (  x02+y02 -2x0 – 8y0​ – 8 = 0                        (2)
       Điểm A(-4; -6) ((d)( - 4x0–6y0​-(-4 + x0) - 4(- 6+y0)– 8 = 0   
                                        ( x0+2y0-4=0,(3)

       Giải hệ phương trình tạo bởi (2),(3) ta được: M1(4; 0) hoặc M2(-4; 4)

      Thay M1, M2 vào (1) ta được hai tiếp tuyến kẻ từ A(- 4; - 6) tới (C):  
                                                             (d1): 3x – 4y – 12 = 0


            

(d2): x + 4 = 0

cách 2:    xét đường tròn (C) có tâm I(1; 4), bán kính R = 5
    HD:

· Xét các tiếp tuyến vuông góc với Ox.

· Xét các tiếp tuyến không vuông góc với Ox có dạng: y = kx + m.

Ví dụ 4: Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C): 
x2 + y2 – 2x – 6y +9 =0
 a.Tiếp tuyến song song với đường thẳng  
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 : x – y  = 0.

 b. Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 
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: 3x – 4y = 0.
Giải
 Đường tròn (C) có tâm I(1; 3) và bán kính R = 1.

 a.Đường thẳng 
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’song song với 
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 có phương trình: 
x – y + C = 0,  (C (  0)
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’ là tiếp tuyến của đường tròn(C) ( d(I; 
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                                                              ( C = 2 +
[image: image32.wmf]2

hoặc C = 2-
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· Với C = 2 +
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, tiếp tuyến là: x – y + 2 +
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 = 0

· Với C = 2 -
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, tiếp tuyến là: x – y + 2 - 
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 = 0

             Vậy đường tròn (C) có 2 tiếp tuyến thoả mãn yêu cầu bài toán.
b.Tiếp tuyến 
[image: image38.wmf]D

’vuông góc với 
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 :3x – 4y = 0 có phương trình: 
3x – 4y + C=0
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’ là tiếp tuyến của đường tròn (C) (  d(I; 
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                                                 ( C = -18 hoặc C = - 8  
· Với C = - 18 ,tiếp tuyến là: 4x + 3y – 18 = 0

· Với C= - 8,  tiếp tuyến là:  4x + 3y – 8 = 0

                         Vậy đường tròn (C) có 2 tiếp tuyến thoả mãn yêu cầu bài toán.

  
Trên đây là một số  phương pháp sử dụng để viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn trong mặt phẳng và một số bài toán áp dụng.Với những kiến thức có được trong sách giáo khoa và các phương pháp trên có thể giúp học sinh định hướng được hướng giải thích hợp khi gặp bài toán viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn trong mặt phẳng. Từ đó có thể mở rộng để viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn trong không gian và chứng minh mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu hoặc đường thẳng tiếp xúc với mặt cầu.Với thời gian  và kinh nghiệm còn hạn chế tôi mong rằng trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu có thể tìm ra nhiều phương pháp giải hay hơn và tốt hơn.
Giáo viên : Phan Thị Huệ -Trường THPT số 1 Quảng Trạch.
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